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Phần thứ nhất

thực hiện mục tiêu  Kế hoạch SXKD năm 2012
Những thuận lợi cơ bản: 
- Chính phủ đã có Nghị quyết 01/NQ – CP, ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết 13/NQ – CP, ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
- Năm 2012, nền Kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng, GDP tăng 5,03%. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,52%; kim ngạch xuất khẩu tăng 18,3% so cùng kỳ. Đặc biệt, sau gần hai mươi năm, Việt Nam đã xuất siêu 284 triệu USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2012 chỉ tăng 9,21%, thấp hơn nhiều so với mức tăng của những năm trước đây.
- So với năm 2011, sản xuất clinker trong toàn Vicem tăng 3,8%, tiêu thụ sản phẩm chính (XM + clinker) tăng 8,8%, thị phần của Vicem tăng 1,6%.v.v... Vì vậy, nhu cầu than cho sản xuất của các công ty xi măng vẫn được duy trì ở mức cao.
- Sự định hướng sát sao và có hiệu quả của lãnh đạo Vicem đối với SXKD và ĐTPT của Công ty; sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam (TKV) trước tình hình khó khăn về tiến độ thanh toán tiền than của Công ty; sự tín nhiệm trong cung ứng than của các công ty xi măng trong Vicem, nhất là Vicem Hoàng Thạch.
Khó khăn, thách thức:

- Chính sách thắt chặt đầu tư công, lãi vay ngân hàng quá cao trong một thời gian dài (tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 06%, giảm 8,3% so với năm 2011), thị trường BĐS đóng băng, cung – cầu xi măng mất cân đối .v.v... đã làm cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, buộc phải dừng hoạt động SXKD hoặc giải thể. 
- Dư nợ tiền than của các công ty xi măng đối với Công ty luôn ở mức rất cao so với thỏa thuận trong hợp đồng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cân đối tài chính của Công ty.
- Ngành vận tải biển ngày càng khó khăn hơn, tác động mạnh đến hiệu quả khai thác tàu COMATCE STAR.  
- Thủ tục đầu tư xây dựng của TP.Hà Nội qúa rườm rà, thiếu nhất quán cộng với sự yếu kém của cán bộ triển khai thực hiện đầu tư dự án đã làm mất cơ hội đầu tư dự án tòa nhà COMATCE.
        1. Tổng quan về kết quả SXKD:
	Danh mục
	Doanh thu (tû®)
	Lợi nhuận (tỷ ®)
	Nộp NS

( tỷ ® )
	EBITDA(tû ®g)
	Tỷ suất LN/ Vốn CSH
	Than cám         ( Tấn )
	Phụ gia+ Clinker      (Tấn )
	Dịch vụ VC  (Tấn)

	KH năm 2012
	3.606
	42,291
	22,259
	108,14
	10,003
	1.681.000
	200.000
	1.182.500

	TH năm 2012
	3.479
	40,97
	26,911
	179,58
	8,00
	1.483.750
	275.260
	768.140

	% TH so KH năm 
	96%
	97%
	121%
	166%
	80%
	88%
	138%
	65%

	So cùng kỳ 2011
	113%
	103%
	156%
	195%
	71%
	91%
	191%
	133%
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   2. Thực hiện mục tiêu KH tài chính: 





   


            
  Đơn vị tính: tỷ đồng

	Danh mục
	Doanh thu
	Lợi nhuận
	Nộp NS
	EBITDA
	Tỷ suất LN/TTS (R.O.A)
	Tỷ suất LN /VCSH (R.O.E)

	KH năm 2012
	3.606
	42,291
	22,259
	108,143
	3,08
	10,003

	TH năm 2012
	3.479
	40,978
	26,9
	179,59
	3,01
	8,00

	% TH so KH năm
	96%
	97%
	121%
	166%
	98%
	80%

	So cùng kỳ 2011
	113%
	103%
	156%
	195%
	72%
	71%
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       - Sản lượng than tiêu thụ chỉ đạt 88% so với kế hoạch năm nhưng chủng loại than có phẩm cấp cao, giá trị lớn như than 3cHG tiêu thụ tăng, đạt 121% KH và tiêu thụ mặt hàng clinker đạt 176.240 tấn nên doanh thu đạt sát tiến độ KH đề ra và tăng 13% so với năm 2011. 

       - Trong năm 2012, dư nợ tiền mua than của các công ty xi măng đối với Công ty liên tục ở mức cao, từ 430 – 530 tỷ. Tuy nhiên, để duy trì tiến độ cung ứng than bình thường, vừa đảm bảo lượng than dự trữ tại bãi, đảm bảo tuyệt đối an toàn về than cho sản xuất của các công ty xi măng, Công ty đã tìm mọi giải pháp về tài chính, đáp ứng yêu cầu của TKV. Vì vậy, chi phí lãi vay trong năm 2012 tăng mạnh, cộng với sản lượng than tiêu thụ giảm 12%, lỗ trong khai thác tàu COMATCE STAR đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận, hụt 03% so với KH và các chỉ tiêu R.O.A và R.O.E.
      3. Thực hiện mục tiêu KH sản lượng:

         3.1.Tổng SLHH thực hiện: 2.527.160 tÊn/KH năm 3.063.500 tÊn = 82%

         3.2. Kinh doanh than : 
          - Mua vào:   1.403.757 tấn/ KH năm  1.680.000 tấn  =  83%

          - Bán ra:       1.483.750 tấn/ KH năm  1.681.000 tấn  =  88%.   Trong đó:       
                   Đơn vị tính: 1.000 Tấn

	Nội dung
	Hoàng Thạch
	Hải Phòng
	Bút Sơn
	Bỉm Sơn
	Hoàng Mai
	Tam Điệp

	KHNS năm 2012
	410
	150
	341
	420
	180
	180

	TH năm  2012
	394,0
	136,6
	279,1
	377,1
	164,4
	132,5

	% TH so KH năm
	96%
	91%
	82%
	90%
	91%
	74%

	So cùng kỳ  2011
	98%
	93%
	81%
	95%
	93%
	76%


         * Thực hiện kế hoạch bán:


[image: image3.emf]341

180

180

420

150

410

279,1

132,5

164,4

377,1

136,6

394

96%

91%

82%

74%

91%

90%

98%

93%

76%

93%

95%

81%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Hoàng ThạchHải Phòng Bút Sơn Bỉm Sơn Hoàng Mai Tam Điệp

1.000 TÊn

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

% thực hiện

Kế hoạch năm  TH năm 2012

% TH so KH năm So cùng kỳ 2011


      - So với nhiều năm trước đây, năm 2012 nguồn cung than của TKV đủ đáp ứng nhu cầu cả về số lượng và chủng loại. Nhưng, khối lượng và tiến độ giao than phụ thuộc vào tiến độ thanh toán, nhất là trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, trước khó khăn về tiêu thụ, TKV đã đề nghị Chính phủ giảm 50% thuế xuất khẩu và đưa ra chính sách hỗ trợ, khuyến mại trong từ quý 3 đối với các hộ mua bán than thương mại, giảm giá bán than đầu quý 4 đã tạo nên một khó khăn, thách thức rất lớn đối với Công ty trước áp lực thanh toán, giảm giá hàng tồn kho cũng như giữ thị trường cung ứng than khi các đơn vị ngoài TKV bán than vào các nhà máy xi măng với những mức giá thấp hơn nhưng không tương ứng với chất lượng.
       - Do nhu cầu xi măng trong nước giảm sút mạnh, nhất là trong 6 tháng đầu năm, đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ xi măng của toàn Vicem, tồn kho clinker lớn, các công ty xi măng đã chủ động dừng lò (riêng XM.Hoµng Thạch dừng 01 lò 03 tháng, các công ty xi măng khác chủ động dừng lò sửa chữa định kỳ và đột xuất) và tự nhập một phần than ngoài, xấp xỉ 150.000 tấn, nên đã ảnh hưởng đến sản lượng cung ứng than trong năm, giảm 12% so với tiến độ KH, bằng 91% so cùng kỳ năm 2011. 
       - Một số công ty xi măng đã tự nhập thêm than như XM.Bút Sơn nhập 45.000 tấn, XM.Tam Điệp nhập 52.000 tấn, XM.Hoàng Mai nhập 16.000 tấn, XM.Bỉm Sơn nhập 30.000 tấn, XM.Hải Phòng nhập 5.000 tấn (XM.Hoàng Thạch không nhập) mặc dù dư nợ tiền than của các công ty này đối với Công ty vẫn rất cao. Đây là một hình thức chuyển nợ. Nếu các công ty xi măng không xác định rõ nguồn cung than chính thống từ TKV là nguồn chủ lực, mang tầm chiến lược thì sẽ gặp khó khăn trong việc đăng ký nhu cầu than của toàn Vicem với TKV ngay trong năm 2013 và những năm sau, nhất là khi nhu cầu than cho xuất khẩu và sản xuất trong nước tăng trở lại.
         3.3. Kinh doanh phụ gia:  SLTH 99.025 tấn/ KH năm 200.000 tấn = 50% 
	Nội dung
	Đá Bazan ( tấn )
	Đá silic cho XM.HT (tấn)

	
	Bỉm Sơn
	Hoàng Mai
	

	KH năm 2012
	150.000
	
	50.000

	Thực hiện năm 2012
	82.600
	16.417
	0

	% thực hiện so KH
	55%
	
	0

	So cùng kỳ 2011
	86%
	134%
	



          Do sản lượng tiêu thụ xi măng của toàn Vicem giảm mạnh, lượng clinker bãi được đưa vào nghiền đã làm giảm nhu cầu phụ gia của các công ty xi măng. Đồng thời, chưa có những giải pháp phù hợp trong cung ứng nên thị phần phụ gia vẫn còn ở mức rất thấp so với nhu cầu phụ gia trong toàn Vicem. 
          3.4. KD vận tải và Dịch vụ vận tải: 
           Sản lượng thực hiện 768.147 tÊn/ KH năm 1.182.500 tÊn = 65%
	Nội dung
	KD vận tải biển

(tàu COMATCE STAR & Sun )
	KD vận chuyển XM Bút Sơn - Kiện Khê    
	KD Đoàn Vận tải      (Vc than nội bộ + clinker)       

	
	Sản lượng (Tấn)
	Doanh thu

 (tỷ đồng)
	Sản lượng ( Tấn )
	Doanh thu (tỷ đồng)
	Sản lượng        (Tấn )
	Doanh thu

(tỷ đồng)

	KH năm 2012
	202.500
	73,209
	100.000
	3,381
	280.000
	13,932

	Thực hiện năm 2012
	541.378
	85,787
	38.506
	1,085
	188.263
	8,790

	% TH so KH năm 
	267%
	117%
	39%
	32%
	67%
	63%

	So cùng kỳ 2011
	264%
	127%
	80%
	84%
	103%
	97%
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          - Chủ động trước khó khăn của kinh doanh vận tải biển năm 2012, Công ty đã triển khai ngay hợp đồng cho thuê định hạn dài hạn đối với tàu COMATCE SUN và tìm đối tác, đàm phán cho thuê  định hạn đối với tàu COMATCE STAR thay cho việc tự khai thác theo chuyến như trước đây nên đã góp phần giảm bớt rủi ro trong kinh doanh khai thác tàu: 
           + Thực hiện khai thác tàu COMATCE STAR với doanh thu 46,759 tỷ đồng/KH 73,209 tỷ đồng = 64% KH và bằng 69% so với năm 2011.

           + Tàu COMATCE SUN cuối quý I mới đầu tư đưa vào khai thác víi doanh thu 39,03 tỷ đồng. 

          - Hoạt động của Đoàn Vận tải đạt thấp, một phần do 02 đoàn COMATCE 3 và COMATCE 6  lên đà sửa chữa kéo dài, Đoàn COMATCE 2 nằm chờ thủ tục sửa chữa 26 ngày. Mặt khác, do dự kiến kế hoạch đầu tư 5.000 tấn phương tiện mới đưa vào khai thác từ tháng 7/2012 chưa thực hiện được.
          - Vận chuyển xi măng Bút Sơn - Kiện Khê đạt thấp do tiêu thụ xi măng qua đường thuỷ của XM.Bót Sơn vẫn không được cải thiện so với nhiều năm trước đây.

         - Dịch vụ vận chuyển 600.000 tấn, trong đó: Clinker Hoàng Mai đi miền Trung 40.000 tấn, trung chuyển clinker từ các công ty xi măng phía bắc ra Quảng Ninh 460.000 tấn và vận chuyển than Quảng Ninh – XM.Hà Tiên 100.000 tấn không thực hiện được. Một phần do xuất khẩu clinker của Vicem giảm mạnh, chỉ đạt 38,3% KH và bằng 66% so cùng kỳ năm 2011; clinker Hoàng Mai giảm xuất bán đi miền Trung, XM.Hà Tiên hình thành đối tác chiến lược vận chuyển than tại phía nam. 
          3.5 Kinh doanh VLXD và Clinker: 
	Néi dung
	KD VLXDTH  (tỷ đồng)
	KD Clinker

	
	
	Sản lượng     (Tấn)
	Doanh thu        ( tỷ đồng)

	KH năm 2012
	3,683
	
	

	Thực hiện năm  2012
	4,550
	176.240
	110,945

	% thực hiện so KH
	124%
	
	

	So cùng kỳ 2011
	149%
	493%
	345%


         - Kinh doanh VLXD vẫn được duy trì với doanh thu ở mức thấp, hiệu quả chủ yếu vẫn từ cho thuê cửa hàng.

         - Năm 2012, Công ty chủ trương đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng clinker trong Vicem để đối trừ công nợ tiền than, nên sản lượng thực hiện tăng cao so với cùng kỳ năm 2011. 
         4.  Lao động - Tiền lương
         - Tổng số lao động:              314 ng​ười/ KH 360  người            =    87%

         - Tổng quỹ lương:        37,062 tỷ đồng/ KH 37,062 tỷ đồng     =  100%
         - Tiền lương bình quân:  9,835 tr®.ng.th/ KH 8,578 trđ.ng.th   =  114%

          5.  Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa lớn

         - Dự án toà nhà COMATCE: Tổng công ty đã thỏa thuận và Công ty đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án từ 559.994.924.780 đồng lên 804.537.446.000 đồng, phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể; đã thuê Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng thẩm tra lại hiệu quả dự án; thực hiện xong gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán toàn bộ công trình xây dựng; thuê tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu lựa
 chọn nhà thầu thi công cọc đại trà, tường barret và thi công tầng hầm. Đồng thời, đã điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị xin chậm nộp tiền sử dụng đất hơn 115 tỷ đồng, lập và tính toán phương án kinh doanh sản phẩm dự án Nhân Chính. Giá trị quyết toán trong năm 2012 là 1.742.950.517 đồng, đạt 0,9% KH. Nguyên nhân thực hiện kế hoạch ngân sách đầu tư dự án Nhân Chính đạt thấp là do thủ tục pháp lý liên quan đến sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội còn rườm rà, mất rất nhiều thời gian để hoàn thành các công việc, nên chi phí thực hiện một số gói thầu không thực hiện được.
          - Đầu tư dự án nâng cao năng lực vận tải biển: Đầu tư mua tàu COMATCE SUN trọng tải 14.190 tấn với giá trị quyết toán 182.630.778.080 đồng.
          - Thực hiện sửa chữa đoàn COMATCE 03 + 06 với giá trị quyết toán 1.045.796.300 đồng và sửa chữa đoàn COMATCE 02 với giá trị quyết toán 976.788.079 đồng.                

          - Thực hiện sửa chữa tàu COMATCE STAR với giá trị quyết toán 3.639.009.869 đồng và tàu COMATCE STAR với giá trị quyết toán 7.053.654.467      đồng.
          - Đối với việc tồn tại trong quá trình giám sát sửa chữa, hoán cải đoàn COMATCE 02 và COMATCE 03 năm 2009: Công ty đã tiến hành kiểm điểm, xử lý cán bộ, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán gói thầu và đã trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt xong, với giá trị quyết toán 2.856.854.833 đồng.





          - Thanh lý xong nhà đất tại Chi nhánh Kiên Giang với giá trị thu hồi 770 triệu  đồng.
          - Dự án dây chuyền sấy xỉ Phả Lại: Công ty đã thu hồi số tiền còn lại 150 triệu đồng, trong tổng số 764 triệu đồng của ông Đường.

          - Lập phương án thanh lý tài sản tại Chi nhánh Phả Lại và Văn phòng ĐD tại Phú Thọ.
          - Dự án đầu tư 5.000 tấn phương tiện xà lan không thực hiện được do thời điểm đầu tư chưa phù hợp. 

          6.  Công tác tổ chức và quản lý

          - Đã tuyển dụng kết hợp thuê nguồn nhân lực có chất lượng để có thể tiếp nhận, khai thác tốt tàu COMATCE SUN ngay khi mua tàu; hoàn thiện bộ máy quản lý của phòng KDVTB; thực hiện công tác bổ nhiệm lại 02 cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý và 20 cán bộ thuộc diện Công ty quản lý; chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Kiên Giang và Đại diện tại TP.HCM, văn phòng Đại diện tại Phú Thọ.
           - Đã thực hiện rà soát, sắp xếp, định biên lao động tại các đơn vị trong toàn Công ty theo tinh thần Văn bản số 742/VTVT – TCLĐ, ngày 23/7/2012.
          - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để chủ động quản lý kỹ thuật đối với 02 tàu COMATCE STAR và COMATCE SUN.
          - Chỉ đạo quyết liệt về tiến độ mua than tại Quảng Ninh trước thời điểm tăng giá cuối tháng 02 để tăng dự trữ tại khu vực Ninh Bình, Hoàng Mai; thương thảo với TKV về hỗ trợ lấy than cảng lẻ trong quý III; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác giao nhận, KCS tại Chi nhánh Quảng Ninh và các chi nhánh cuối nguồn, bổ sung trang thiết bị các phòng thí nghiệm; tiến hành kiểm kê tài sản theo quy định, ký hợp đồng năm 2013 và thanh lý hợp đồng năm 2012.
         - Xây dựng và ban hành các phương án trộn than (chế biến than) và xác định chế biến than là một công đoạn quan trọng trong quá trình cung ứng than. Đã thực hiện trộn các chủng loại than tại bãi khu vực Ninh Bình, Hoàng Mai để tận dụng được chất lượng than, phù hợp nhu cầu của các công ty xi măng, góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh than, với khối lượng xấp xỉ 125.000 tấn.
          - Chỉ đạo thực hiện điều hành vận tải than, ưu tiên về tiến độ và sản lượng cho các đối tác vận tải chiến lược trên mỗi tuyến, đảm bảo giữ ổn định giá cước khi giá dầu tăng. 

          - Ban hành quy định về quản lý chi phí trên tàu biển; sửa đổi quy định về chất lượng than theo TCVN 8910 : 2011 và tỷ lệ hao hụt than trong trong cung ứng; ban hành định mức – định ngạch kỹ thuật trong bảo dưỡng và sửa chữa các đoàn xà lan; triển khai thực hiện quản lý kỹ thuật đối với 02 tàu biển.
          - Thực hiện tiết giảm 05% trong chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo văn bản yêu cầu của BTC và của Vicem.
          -  Làm việc với Thanh tra Chính phủ về phòng, chống tham nhũng theo nội dung yêu cầu, kết hợp rà soát, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý.
          - Thực hiện đánh giá nội bộ theo định kỳ việc thực hiện các quy trình quản lý đối với kinh doanh than theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.
          - Quán triệt thực hiện công tác ATLĐ - VSLĐ và PCCN trong toàn Công ty, trong 6 tháng đầu năm không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.
          Tuy nhiên, trong công tác tổ chức và quản lý vẫn còn những tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, đó là: 
          - Sự mẫn cán, năng động, sáng tạo và trung thực trong công việc vẫn còn là một điểm yếu đối với một số cán bộ quản lý cũng như cán bộ thừa hành nhiệm vụ. Định biên lao động vẫn chưa hợp lý, nhất là đối với khối phòng, ban trên Công ty nên thu nhập chưa phản ánh đúng với năng suất lao động.
          - Công tác điều hành hoạt động của Đoàn Vận tải vẫn chưa thực sự có chuyển biến tích cực cả trong vận doanh, trong bảo dưỡng thường xuyên và trong sửa chữa lớn nên chưa có cơ sở để đầu tư nâng cao năng lực của ĐVT như kế hoạch dự kiến. 
          - Việc mua sắm vật tư, trình tự và thủ tục sửa chữa, quản lý thuyền viên.v.v... đối với 02 tàu biển cần phải được rà soát, thực hiện trên tinh thần: đảm bảo an toàn cho tàu hoạt động, đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan chức năng, tiết kiệm chi phí.
            - Mặc dù đã nhận định trước việc TKV sẽ giảm giá than trong quý 4 sau khi điều chỉnh thuế xuất khẩu than, nhưng chưa kiên quyết điều hành giữa mua, vận tải chiến lược và bán đối với mặt hàng than trong quý III để giảm tồn kho trước thời điểm TKV giảm giá bán than vào cuối tháng 10/2012.
            7. Công tác khác
            - Chính quyền đã phối hợp và tạo điều kiện tốt cho Công đoàn và các đoàn thể trong Công ty thực hiện các phong trào do Công đoàn Vicem phát động, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia các giải đấu thể thao văn hóa như cơ tướng, cầu lông.v.v... đều đạt thành tích cao.
            - Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

            - Tiến hành kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 khóa XI của Đảng.
Phần thứ hai
mục tiêu, biện pháp thực hiện kh SXKD năm 2013
      Thuận lợi:
       - Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã có những giải pháp hỗ trợ thị trường BĐS và điều hành nền kinh tế với mức tăng trưởng GDP dự kiến 5,5% và khống chế lạm phát ở một con số. Đó là một tín hiệu tốt cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Xi măng nói riêng.


       - Nhu cầu than cho sản xuất của các công ty xi măng vẫn ở mức cao, nguồn cung than từ TKV và nguồn than thương mại sẽ đảm bảo cân đối giữa Cung và Cầu. 
       - Công ty vẫn tiếp tục nhận được sự định hướng mang tầm chiến lược của lãnh đạo Vicem; sự hợp tác tin cậy của TKV đối với vai trò là nhà cung ứng than trong Vicem; sự tín nhiệm của các công ty xi măng trong Vicem về chất lượng than cung ứng trong nhiều năm qua.

      Khó khăn: 
        - Tiến độ thanh toán tiền than của các công ty xi măng nếu không được thực hiện như cam kết từ đầu năm sẽ là một khó khăn rất lớn đối với Công ty trong cân đối nguồn vốn. Mặt khác, nếu các công ty tự mua một phần than sẽ ảnh hưởng tiến độ mua than theo hợp đồng cam kết giữa Công ty với TKV, sẽ bị TKV phạt 05% giá trị hợp đồng và sẽ giảm trừ nhu cầu ngay trong năm sau.
        - Kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh doanh của ngành vận tải biển của Công ty; cầu về BĐS dự báo vẫn chưa có chuyển biến tích cực cộng với thủ tục thiếu nhất quán về đầu tư xây dựng của UBND TP.Hà Nội sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đầu tư dự án tòa nhà COMATCE tại Nhân Chính.
        1. Mục tiêu kế hoạch tài chính
                                                                               
	Nội dung
	Kế hoạch 

	Doanh thu (tỷ đồng)
	3.749,436

	Lợi nhuận (tỷ đồng)
	     32,802

	Nộp ngân sách (tỷ đồng)
	     25,344

	EBITDA (tỷ đồng)
	   119,138

	R.O.E (Tỷ suất LN/ Vốn CSH) %
	       6,34

	R.O.A ( Tỷ suất LN/Tài sản) %
	       2,24


       - Trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng mua bán than, bám sát từng công ty xi măng để đôn đốc tiến độ thanh toán, giảm dư nợ để đảm bảo vốn cho SXKD và đầu tư phát triển.
       - Chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở: hiệu quả, bảo toàn vốn, không để nợ xấu xảy ra, đảm bảo Công ty phát triển ổn định, bền vững.
       - Thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2013 trên cơ sở rút kinh nghiệm kết quả thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2012 và theo định hướng của Vicem. 
       2. Mục tiêu sản lượng: Tổng SLHH bán ra và vận tải  2.894.680 tấn.
       2.1. Kinh doanh than
                                              Đơn vị tính: Tấn

	Nội dung
	Kế hoạch

	*  Mua vào
	1.640.000

	*  Bán ra
	1.667.000

	- Công ty XM Hoàng Thạch 
	   430.000

	- Công ty XM Hải Phòng
	  160.000

	- Công ty XM Bút Sơn
	  341.000

	- Công ty XM Bỉm Sơn
	  400.000

	- Công ty XM Hoàng Mai
	  160.000

	- Công ty XM Tam Điệp
	  176.000


      - Tiếp tục làm việc với TKV đề nghị bổ sung lượng than thiếu hụt – nguồn trọng yếu, chiến lược, đồng thời khai thác thêm nguồn than thương mại để cung ứng đủ than cho nhu cầu sản xuất của các công ty xi măng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và của Vicem trong Hội nghị Tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013: “ Các công ty kinh doanh cung ứng vật tư cần chủ động khai thác các nguồn hàng để đảm bảo đủ vật tư (đặc biệt là than, thạch cao) phục vụ sản xuất của các công ty sản xuất xi măng năm 2013”.      
       - Phối hợp với các công ty xi măng xử lý kịp thời các phát sinh về số lượng, chất lượng, tiến độ trong quá trình cung ứng than, để hạn chế tự mua ngoài trong lúc dư nợ tiền than vẫn cao và ảnh hướng đến hợp đồng ký giữa Công ty với TKV.
       - Làm việc cụ thể với Vicem Hải Vân thương thảo hợp đồng mua bán than phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty Xi măng Thắng Lợi – Áng Sơn 2, Quảng Bình.

     2.2. Kinh doanh phụ gia, clinker và VLXDTH
	Nội dung
	Kế hoạch 

	1. Đá Bazan :
	100.000 tÊn

	 + CTXM Bỉm Sơn 
	 80.000 tÊn

	 + CTXM Hoàng Mai
	 20.000 tÊn

	2. KD VLXD tổng hợp
	4,502 tỷ đồng


       - Hợp tác chặt chẽ với đối tác có chủ quyền mỏ, vận tải để duy trì cung ứng mặt hàng đá bazan cho XM.BØm Sơn và cho XM. Hoàng Mai. Làm việc với XM.Hải Phòng và các công ty xi măng trong vicem để thương thảo ký hợp đồng cung ứng phụ gia năm 2013.

       - Duy trì khách hàng truyền thống, có tín nhiệm với Công ty cũng như tìm kiếm khách hàng mới có năng lực về tài chính để duy trì kinh doanh mặt hàng clinker đối trừ công nợ tiền than với các công ty XM.Bút Sơn, Tam Điệp và Hải Phòng.
        - Đổi mới phương án kinh doanh tổng hợp VLXD, để có thể tận dụng được thương hiệu Công ty, tăng quy mô kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động. 
        2.3. Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải
	Nội dung
	KD vận chuyển Clinker
	KD V.t¶i biÓn           (Comatce Sun & Star)
	KD của §VT


	
	SL (tÊn)
	DT (tỷ ®)
	SL (tÊn)
	DT (tỷ ® )
	SL (tÊn )
	DT (tỷ ®)

	Mục tiêu KH 
	360.000
	35,345
	584.500
	97,440
	183.180
	9,505


         - Chủ trương cho thuê định hạn đối với tàu COMATCE SUN và tàu COMATCE STAR trong năm 2013 vẫn là yêu tiên hàng đầu, nhằm giảm bớt rủi ro và giảm lỗ trước khó khăn của ngành vận tải biển trong nước và quốc tế.

         - Theo dõi sát việc xuất khẩu clinker và xi măng trong Vicem để tham gia  dịch vụ vận chuyển ngay từ đầu năm. 
          - Tạo điều kiện về nguồn hàng, tuyến vận chuyển than, kết hợp khai thác vận chuyển hàng hai chiều như clinker, xi măng để các đoàn phương tiện tăng vòng quay, nâng cao hiệu quả kinh doanh của ĐVT. 
         3. Lao động - Tiền lương

         -  Tổng số lao động:                                     300 ng​ười. 

   -  Tổng quỹ lương:                                  36,594 tỷ đồng

         -  Tiền lương bình quân ng​ười/tháng:     10,165 tr.đồng
         4. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa lớn
        - Dự án đầu tư xây dựng toà nhà COMATCE tại Nhân Chính: Cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình thị trường BĐS tại khu vực Hà Nội trước đây, hiện nay và những năm tới để có cơ sở quyết định tiến độ đầu tư dự án.

      - Làm việc với các sở, ban, ngành xin cấp giấy phép xây dựng; thi công cọc đại trà, tường barret; thi công đài, giằng móng, sàn tầng hầm; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình; nộp tiền sử dụng đất.v.v...; làm việc với ngân hàng để có vốn cho dự án. Ngân sách dự kiến thực hiện trong năm 2013 là 269,445 tỷ đồng.
        - Tiến hành sửa chữa tàu COMATCE STAR, với giá trị dự toán 5,693 tỷ   đồng (cả chi phí sơn), sửa chữa 02 đoàn xà lan COMATCE 4 và COMATCE 5, với giá trị dự toán 708 triệu đồng.
        - Làm các thủ tục thanh lý tài sản tại Chi nhánh Phả Lại và Văn phòng Đại diện của Công ty tại Phú Thọ.
        - Đôn đốc Đội thi hành án có biện pháp yêu cầu ông Đường trả hết 614 triệu đồng cho Công ty; yêu cầu Công ty Hàn Quốc đền bù theo đúng quy định pháp luật; làm các thủ tục thanh lý dây chuyền sấy.
         5. Công tác tổ chức và quản lý

         -   Xây dựng quy hoạch cán bộ diện Tổng công ty quản lý đến năm 2020 và diện Công ty quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kế cận; tiến hành công tác luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ theo yêu cầu của từng vị trí trong Công ty; thành lập bộ phận trực tiếp quan hệ với Vicem Hải Vân để cung ứng than cho sản xuất của Công ty Xi măng Thắng Lợi tại Quảng Bình; chuẩn bị thủ tục giải thể và giải quyết lao động tại Chi nhánh Phả Lại ngay sau khi thanh lý xong tài sản tại chi nhánh này. 

         - Vận dụng chế độ để hỗ trợ lao động về trước tuổi, chấm dứt hợp đồng đối với lao động thiếu tận tâm và trung thực trong công việc, có chất lượng chuyên môn thấp, sức khỏe không đảm bảo, đồng thời có cơ chế phù hợp thu hút lao động có chất lượng về làm việc tại Công ty. 

         - Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật tàu, quản lý mua sắm vật tư, quản lý sửa chữa, quản lý thuyền viên.v.v... đảm bảo sự hoạt động liên tục và an toàn của tàu COMATCE STAR và tàu COMATCE SUN; tiếp tục rà soát, có biện pháp giảm chi phí, đặc biệt là chi phí mua sắm vật tư, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng 02 tàu biển và các đoàn xà lan. 
         - Theo dõi sát ĐVT triển khai thực hiện thước định ngạch mới đối với các đoàn xà lan theo quy định của Công ty; khắc phục triệt để những thiếu sót về trình tự, thủ tục, qúa trình giám sát sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các đoàn xà lan.
        - Xác định công tác chế biến than (trộn than) tại bãi, nhất là tại bãi khu vực Ninh Bình là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong chuỗi cung ứng than.
        - Tiếp tục chấn chỉnh công tác giao nhận, KCS và kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những hành vi tiêu cực hoặc vô trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả cung ứng than của Công ty.

         - Tăng cường kiểm tra, xử lý chất lượng than ngay tại Quảng Ninh, bãi khu vực Ninh Bình, Hoàng Mai để chủ động trong cung ứng và đảm bảo hiệu quả kinh 
doanh than; quản lý chặt chẽ quá trình xuất, nhập, tồn than tại bãi để phòng tránh thiệt hại xảy ra do chủ quan hoặc do thời tiết gây nên. 

         - Triển khai ký hợp đồng năm 2013 và thanh lý hợp đồng năm 2012, công tác  kiểm kê, đối chiếu, quyết toán vật tư theo quy định.
         - Rà soát, cải tiến các quy trình ISO nhằm không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng đối với lĩnh vực cung ứng than theo quy tr×nh ISO 9001:2008, đảm bảo phù hợp với thực tế cung ứng than hiện nay .
         - Tăng cường công tác phòng chống, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; đảm bảo ATLĐ & VSLĐ trong SXKD và trong quá trình đầu tư, khai thác các dự án.   
         6. Công tác khác

          - Chuẩn bị tốt, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới trong quý I/2013.
          - Chính quyền tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện cho Công đoàn và các đoàn thể trong Công ty hoạt động và thực hiện tốt các phong trào do Công đoàn Vicem phát động, các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tham gia các giải đấu thể thao văn hóa .v.v... 

            - Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
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